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Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích ảnh hưởng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đến quan hệ đồng 

minh giữa Mỹ và Hàn Quốc. Thất bại của Mỹ tại Việt Nam làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy trong cam kết an 
ninh của Washington, buộc Hàn Quốc đẩy mạnh chính sách tự lực quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, phát 
triển công nghiệp quốc phòng nội địa và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. 
Nghiên cứu này không chỉ làm rõ vai trò của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đối với việc định hình lại chiến 
lược quốc tế của Mỹ tại khu vực, mà còn cung cấp góc nhìn mới về cách đồng minh Hàn Quốc thích nghi với 
tình hình mới bằng các chính sách tự chủ và ngoại giao đa phương.  

Từ khoá: Mùa Xuân 1975, quan hệ Hàn-Mỹ, Hàn Quốc, Mỹ 
Abstract: This article analyzes the impact of the Spring 1975 Victory on the alliance between the United 

States and South Korea. The study clarifies the role of the 1975 victory in reshaping U.S. strategic 
orientations in the region, while also offering new insights into how South Korea, an important ally, adapted 
to the changing environment through autonomous policy adjustments and multilateral diplomacy. 

Keyword: Spring 1975, U.S.-South Korea Relations, South Korea, United States 
Ngày nhận bài: 24/4/2025; Ngày duyệt đăng: 15/10/2025                                                                                                      

                                              

                                           
* TS. Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
** Khoa Đông phương học, Trường Đại học Phenikaa 

1. Mở đầu 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đánh 

dấu thắng lợi trọn vẹn của Việt Nam trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng 

thời khép lại một chương quan trọng trong 

lịch sử khu vực Đông Nam á. Tuy nhiên, tác 

động của sự kiện này không chỉ giới hạn 

trong phạm vi Việt Nam mà còn gây chấn 

động rộng khắp hệ thống quan hệ quốc tế, 

đặc biệt là tại Đông ¸ - nơi Mỹ đang duy trì 

mạng lưới đồng minh để thực hiện chiến 

lược ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Sự sụp 

đổ của Việt Nam Cộng hòa cho thấy thất bại 

chiến lược của Mỹ và đặt ra thách thức lớn 

đối với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc 

vốn là đối tác then chốt của Washington tại 

Đông Bắc ¸. 

Trước năm 1975, quan hệ Hàn-Mỹ vận 

hành trong khuôn khổ chiến lược toàn cầu 

của Washington, với việc Hàn Quốc cử 

quân tham chiến tại Việt Nam để củng cố 

liên minh với Mỹ. Sau Hiệp định Paris năm 

1973, Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, kéo theo 

Hàn Quốc cũng rút quân và bước vào giai 

đoạn điều chỉnh quan hệ song phương. 

Chính quyền Mỹ bắt đầu yêu cầu Seoul 

tăng cường khả năng phòng thủ tự chủ, 

làm dấy lên lo ngại về an ninh trong bối 

cảnh căng thẳng liên Triều vẫn tiếp diễn. 

Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã đề 

cập đến việc rút quân của Hàn Quốc khỏi 

Việt Nam (1973) (1), những thay đổi trong 

quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ (1973-1975) 

(2), cũng như chính sách quốc phòng riêng 

lẻ của mỗi nước (3), nhưng phần lớn các 

công trình này chưa xem xét đầy đủ vai trò 

của Đại thắng mùa Xuân 1975 như một 

yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến những 

điều chỉnh chiến lược này. Sự thất bại của 

Mỹ tại Việt Nam đã làm dấy lên nghi ngờ 
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trong các đồng minh về cam kết an ninh 

của Washington, buộc Hàn Quốc phải thúc 

đẩy tự cường quốc phòng và điều chỉnh 

chính sách đối ngoại để giảm thiểu rủi ro 

chiến lược. Trên cơ sở đó, bài viết đặt Đại 

thắng mùa Xuân 1975 vào trung tâm phân 

tích để làm rõ: (1) Sự điều chỉnh chiến lược 

của Mỹ tại Đông ¸; (2) Phản ứng của chính 

quyền Park Chung Hee; và (3) Quá trình 

tái định hình quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ 

trong giai đoạn hậu chiến. 

Bài viết sử dụng nhiều nguồn tài liệu 

gốc quan trọng, bao gồm các tài liệu lưu trữ 

như báo cáo nội bộ, thư từ ngoại giao, biên 

bản các cuộc họp cũng như các tài liệu 

hoạch định chính sách quốc phòng của 

chính quyền Park Chung Hee được lưu trữ 

từ Cục lưu trữ Quốc gia Mỹ (National 

Archives and Records Administration) và 

Cục lưu trữ Quốc gia Hàn Quốc (National 

Archives of Korea). Ngoài ra, nghiên cứu 

cũng tham khảo các tài liệu thứ cấp như 

các công trình học thuật và các phân tích từ 

các nghiên cứu trước đó nhằm cung cấp góc 

nhìn toàn diện hơn về chủ đề này. 

Thông qua phương pháp lịch sử - chính 

trị và nguồn tư liệu phong phú, bài viết 

làm rõ sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ tại 

Đông á sau năm 1975, đồng thời phân tích 

cách Hàn Quốc thích ứng trong bối cảnh 

khu vực biến động. Nghiên cứu nhấn mạnh 

ảnh hưởng sâu rộng của Đại thắng mùa 

Xuân 1975 đối với quan hệ đồng minh và 

cấu trúc an ninh khu vực, góp phần vào 

hiểu biết về các động lực địa chính trị hậu 

chiến và cung cấp bài học về sự chuyển 

dịch chiến lược trong quan hệ quốc tế. 

2. Bối cảnh lịch sử trước năm 1975 

Sau Thế chiến II, sự đối đầu giữa hai 

khối XÔ-MỸ đã định hình cục diện Chiến 

tranh Lạnh, trong đó Mỹ theo đuổi chính 

sách “ngăn chặn” (Containment) nhằm hạn 

chế sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản. Tại 

Đông á, Mỹ thiết lập và củng cố các liên 

minh quân sự nhằm duy trì thế cân bằng 

quyền lực trước ảnh hưởng ngày càng lớn 

của Liên Xô và Trung Quốc. Nhờ vị trí địa 

chiến lược trên bán đảo Triều Tiên, Hàn 

Quốc trở thành một đối tác chủ chốt. Sau 

Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Hiệp 

ước phòng thủ chung Mỹ-Hàn (1953) giúp 

Mỹ duy trì hiện diện quân sự tại Hàn Quốc, 

nhưng quan hệ hai bên vẫn mang tính bất 

đối xứng, khi Seoul phụ thuộc sâu sắc vào 

viện trợ và bảo trợ của Washington (4).  

Sau chiến tranh, để đảm bảo an ninh và 

phát triển bền vững, Hàn Quốc rất cần sự 

hỗ trợ từ Mỹ. Do đó, chính phủ Hàn Quốc 

đã nỗ lực để chuyển đổi mối quan hệ đồng 

minh bất đối xứng này thành một liên 

minh cân bằng hơn. Tuy nhiên, do nguồn 

lực hạn chế, chính quyền Rhee Syngman 

đã đề xuất việc gửi quân đội Hàn Quốc 

tham gia vào các chiến lược quân sự của 

Mỹ ở nước ngoài nhằm nâng cao vị thế của 

Hàn Quốc trong liên minh này (5). Khi 

Park Chung Hee lên nắm quyền sau đảo 

chính năm 1961, ông càng cần sự ủng hộ từ 

Mỹ để củng cố tính chính danh và phát 

triển kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh Mỹ 

có dấu hiệu cắt giảm viện trợ vào đầu 

những năm 60, việc gửi quân tham chiến 

tại Việt Nam trở thành cơ hội để Seoul tái 

định vị vai trò của mình (6). Đối với chính 

quyền Park Chung Hee, việc gửi quân 

tham chiến tại Việt Nam không chỉ mang 

danh nghĩa hỗ trợ đồng minh Việt Nam 

Cộng hòa, mà còn là chiến lược đối nội 

nhằm duy trì dòng viện trợ quân sự và 

kinh tế từ Mỹ (7).  

Việc Hàn Quốc gửi quân sang Việt Nam 

đã mang lại những lợi ích vượt xa mong đợi 

của chính phủ Park Chung Hee, trong đó 

Hàn Quốc đã phần nào chuyển đổi quan hệ 

với Mỹ từ một liên minh bất đối xứng sang 

một liên minh có tính chất hợp tác hơn. 
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Điều này khiến Mỹ bắt đầu nhìn nhận lại 

vai trò của Hàn Quốc trong khu vực, dẫn 

đến sự thắt chặt quan hệ giữa các nhà lãnh 

đạo chính trị và quân sự hai nước (8). Mối 

quan hệ này tiếp tục phát triển mạnh mẽ 

trong khuôn khổ liên minh phòng thủ 

chung, đóng vai trò quan trọng trong việc 

duy trì an ninh trên bán đảo Triều Tiên. 

Tuy nhiên, đến đầu thập niên 1970, chiến 

lược của Mỹ tại Đông Nam á bắt đầu có 

những thay đổi lớn. Trước sức ép từ dư 

luận trong nước và những tổn thất nặng nề 

trên chiến trường Việt Nam, chính quyền 

Nixon triển khai chính sách “Việt Nam hóa 

chiến tranh”, giảm dần sự hiện diện quân 

sự trực tiếp và trao quyền tự vệ nhiều hơn 

cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Hiệp 

định Paris (1973) đánh dấu bước ngoặt 

quan trọng khi Mỹ chính thức rút quân 

khỏi Việt Nam, kéo theo quyết định rút 

quân của Hàn Quốc. 

Nếu như Hiệp định Paris năm 1973 tạo 

ra hy vọng về một sự ổn định tạm thời, thì 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã thay đổi 

hoàn toàn cục diện khu vực. Quân đội nhân 

dân Việt Nam nhanh chóng tiến vào Sài 

Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975, chấm dứt 

sự tồn tại của chính quyền miền Nam Việt 

Nam. Sự sụp đổ nhanh chóng của Việt 

Nam Cộng hòa vào năm 1975 không chỉ 

đánh dấu thất bại của Mỹ tại Đông Dương 

mà còn gây ra những tác động sâu rộng đối 

với hệ thống đồng minh của Washington tại 

châu á, đặc biệt là Hàn Quốc. Sự kiện này 

khiến Mỹ phải chuyển trọng tâm từ can 

thiệp quân sự trực tiếp sang củng cố quan 

hệ đồng minh thông qua hỗ trợ kinh tế và 

quân sự có chọn lọc. Đối với Hàn Quốc, Đại 

thắng mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam 

đã làm lung lay niềm tin vào sự bảo vệ của 

Mỹ, buộc Seoul phải tìm cách tăng cường 

khả năng tự chủ quốc phòng, bao gồm việc 

phát triển vũ khí nội địa và hiện đại hóa 

quân đội cũng như xây dựng quan hệ ngoại 

giao đa phương để giảm bớt sự phụ thuộc 

vào Mỹ và tìm kiếm đối tác chiến lược khác 

trong bối cảnh chính sách quân sự của Mỹ 

có thể thay đổi. 

3. Tác động của Đại thắng mùa 

Xuân năm 1975 đến quan hệ Hàn - Mỹ 

Sự suy yếu vị thế quân sự và chính 

trị của Mỹ tại Đông ¸ 

Thất bại của Mỹ trong Đại thắng mùa 

Xuân năm 1975 đã gây ra những tác động 

to lớn đối với vị thế quân sự và chính trị 

của quốc gia này tại khu vực Đông á. Đặc 

biệt, sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa và 

sự rút lui hoàn toàn của quân đội Mỹ khỏi 

Việt Nam đã đánh dấu sự suy giảm nghiêm 

trọng về ảnh hưởng chiến lược của Mỹ 

trong khu vực, làm dấy lên những lo ngại 

về sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản tại 

châu ¸.  

Một trong số những tài liệu đầu tiên bày 

tỏ những quan ngại sâu sắc của Mỹ đối với 

thắng lợi của Việt Nam trong Đại thắng 

mùa Xuân năm 1975 là biên bản cuộc họp 

sáng ngày 7 tháng 5 năm 1975 giữa quyền 

Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và các trợ 

lý cấp cao tại Bộ Ngoại giao. Trong cuộc họp, 

quyền Ngoại trưởng Henry Kissinger và các 

trợ lý cấp cao thừa nhận rằng các quốc gia 

đồng minh, dù không công khai bày tỏ thất 

vọng, đã bắt đầu hoài nghi về ý chí và năng 

lực can thiệp của Mỹ. Đại thắng mùa Xuân 

1975 khiến nhiều nước Đông á vốn dựa vào 

“lá chắn” an ninh của Mỹ suốt hai thập kỷ 

nhận ra rằng sự bảo trợ này không còn vững 

chắc, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải khẳng 

định lại cam kết của Washington. Do đó, Đại 

thắng mùa Xuân năm 1975 đã tạo ra một 

khoảng trống niềm tin mà Mỹ cần phải lấp 

đầy thông qua những nỗ lực và chiến lược 

dài hạn (9).  

Cùng ngày, bản ghi nhớ từ W.R. 

Smyser, một thành viên của Hội đồng An 
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ninh quốc gia Mỹ gửi Henry Kissinger vào 

ngày 7 tháng 5 năm 1975, đã tiếp tục cảnh 

báo về khoảng trống quyền lực tại Đông 

Nam á, đồng thời đề xuất ba phương án 

điều chỉnh chiến lược: (1) duy trì hiện trạng 

nhưng đối mặt với nghi ngờ từ đồng minh; 

(2) chuyển trọng tâm sang chiến lược hàng 

hải, chú trọng các quốc gia đảo và bán đảo 

như Hàn Quốc; hoặc (3) thúc đẩy quan hệ 

kinh tế thay cho hiện diện quân sự. Mỗi 

phương án đều đặt ra thách thức chiến 

lược, buộc Mỹ phải điều chỉnh chính sách 

để khôi phục lòng tin và củng cố vị thế tại 

châu á sau thất bại tại Việt Nam (10).  

Bản ghi nhớ từ cuộc họp giữa Henry 

Kissinger và các trợ lý cấp cao tại Bộ Ngoại 

giao vào ngày 13 tháng 6 và bản ghi nhớ 

của Kissinger gửi Tổng thống Gerald Ford 

cùng ngày tiếp tục nhấn mạnh rằng chiến 

thắng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã 

định hình lại cục diện khu vực. Những 

nước đồng minh như Thái Lan, Indonesia 

hay Philippines bắt đầu yêu cầu cam kết rõ 

ràng hơn từ Washington nhằm lấp đầy 

khoảng trống niềm tin. Mặc dù Mỹ đã 

chấm dứt can thiệp quân sự trực tiếp, các 

tài liệu cho thấy kỳ vọng khu vực vẫn đặt 

vào vai trò ổn định của Mỹ trong kiến tạo 

trật tự hậu chiến (11). 

Trong bản ghi nhớ tháng 7 năm 1975, 

Smyser lưu ý rằng các quốc gia châu á tuy 

đã phần nào thích nghi với Học thuyết 

Nixon (12), song vẫn theo dõi chặt chẽ các 

biến động chính trị nội bộ của Mỹ, đặc biệt 

là ảnh hưởng ngày càng tăng của Quốc hội 

trong định hình chính sách đối ngoại. Điều 

này khiến các đồng minh hoài nghi về cam 

kết dài hạn của Washington, dù họ vẫn duy 

trì hợp tác do thiếu lựa chọn thay thế khả 

thi (13). 

Đến tháng 10 năm 1975, Giám đốc 

Nhóm lập kế hoạch Chính sách Winston 

Lord đưa ra cái nhìn tổng thể về tình hình 

chiến lược tại châu á. Ông nhận định rằng 

dù cán cân quyền lực tại Viễn Đông chưa 

có biến động lớn, Mỹ vẫn đối mặt với sức 

ép điều chỉnh chính sách. Trong khi Liên 

Xô gia tăng hiện diện tại Đông Nam ¸, 

Trung Quốc theo dõi cam kết an ninh của 

Mỹ, còn Nhật Bản đang thận trọng điều 

chỉnh chính sách quốc phòng. Đặc biệt, 

Lord cảnh báo về tình hình bất ổn tại Hàn 

Quốc và khả năng Seoul theo đuổi các 

chương trình phòng thủ độc lập, bao gồm 

cả vũ khí hạt nhân vốn là một thách thức 

lớn cho chính sách kiểm soát phổ biến 

hạt nhân của Mỹ. Ông đề xuất 

Washington tăng cường phối hợp với 

Nhật Bản, Trung Quốc và điều chỉnh 

mức độ hiện diện quân sự để duy trì ảnh 

hưởng trong khu vực (14). 

Trong bối cảnh tái cấu trúc chiến lược 

toàn cầu, chính sách quốc phòng của Mỹ 

đối với Hàn Quốc cũng có những điều chỉnh 

đáng kể. Năm 1977, chính quyền Tổng 

thống Jimmy Carter công bố kế hoạch rút 

dần 32.000 quân khỏi bán đảo Triều Tiên, 

bất chấp sự phản đối từ Seoul và nội bộ 

Washington. Quyết định này phản ánh xu 

hướng chung trong chiến lược của Mỹ: giảm 

thiểu hiện diện quân sự trực tiếp, khuyến 

khích đồng minh tự nâng cao năng lực 

phòng thủ (15). 

Song song với việc cắt giảm quân số, 

Washington cam kết tăng cường viện trợ 

quân sự cho Hàn Quốc, bao gồm hiện đại 

hóa trang bị và đào tạo quân đội nhằm 

củng cố năng lực phòng vệ độc lập. Tuy 

nhiên, những thay đổi này cũng làm dấy 

lên lo ngại rằng Mỹ đang từng bước rút lui 

khỏi khu vực, buộc Seoul cùng các đồng 

minh khác phải định hình lại chiến lược 

an ninh quốc gia theo hướng giảm phụ 

thuộc và gia tăng tự cường. 
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Phản ứng của Hàn Quốc trước sự 

thay đổi chính sách của Mỹ 

Trước những điều chỉnh trong chính 

sách quân sự của Mỹ tại khu vực Đông ¸, 

chính quyền Park Chung Hee đã thực hiện 

một loạt các biện pháp nhằm đảm bảo an 

ninh quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào 

Washington. Một trong những phản ứng 

quan trọng nhất của Hàn Quốc là đẩy 

mạnh nền quốc phòng tự chủ và phát triển 

ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. 

Ngay từ những năm đầu thập niên 70 

thế kỷ XX, với sự thay đổi trong quan hệ 

Mỹ-Hàn do chính sách cắt giảm quân sự 

của Tổng thống Nixon, Hàn Quốc lo ngại về 

an ninh quốc gia. Để ứng phó, vào năm 

1972, Park Chung Hee thiết lập chế độ 

Yushin, tập trung quyền lực để duy trì ổn 

định trong nước. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ-

Hàn chuyển biến mạnh mẽ vào năm 1974 

khi Tổng thống Ford yêu cầu Hàn Quốc 

tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng. 

Điều này khuyến khích Hàn Quốc phát 

triển ngành công nghiệp quốc phòng và 

giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ. 

Tuy nhiên, bối cảnh an ninh khu vực 

tiếp tục biến động mạnh vào năm 1975 với 

thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân năm 

1975, kéo theo sự thất bại của Mỹ và sự 

sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa. Sự kiện 

này đã gây ra lo ngại sâu sắc trong giới 

lãnh đạo Hàn Quốc và có thể báo hiệu sự 

suy giảm cam kết an ninh của Washington 

đối với các đồng minh trong khu vực. Trong 

bức điện tín số 2685 được gửi từ Đại sứ 

quán Mỹ tại Seoul đến Bộ Ngoại giao Mỹ 

vào ngày 18 tháng 4 năm 1975, giới lãnh 

đạo Hàn Quốc e ngại rằng sự thất bại của 

Mỹ tại Đông Dương có thể báo hiệu sự suy 

giảm cam kết an ninh của Washington đối 

với các đồng minh. Để trấn an Seoul, phía 

Mỹ đã khẳng định rằng tình hình Hàn 

Quốc khác biệt căn bản với Việt Nam Cộng 

hòa. Theo lập luận từ Bộ Ngoại giao Mỹ, 

Hàn Quốc có nền kinh tế vững mạnh, chính 

phủ ổn định và một hiệp ước an ninh song 

phương chính thức vốn là những điều mà 

Việt Nam Cộng hòa không có. Hơn nữa, 

quân đội Mỹ vẫn duy trì hiện diện đáng kể 

tại Hàn Quốc trong khi đã rút phần lớn khỏi 

miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Tuy 

nhiên, những lập luận này không thể xóa bỏ 

hoàn toàn nghi ngờ từ phía Hàn Quốc, vốn 

ngày càng nhận thức rõ hơn về sự cần thiết 

của một chính sách đối ngoại và quốc phòng 

mang tính tự chủ cao hơn (16).   

Những lo ngại này không chỉ giới hạn 

trong giới lãnh đạo mà còn được chính thức 

hóa trong các tài liệu của chính phủ Hàn 

Quốc. Sách trắng Hành chính xuất bản 

năm 1976 nhận định rằng chiến thắng của 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thể khiến 

Triều Tiên gia tăng các hành động khiêu 

Báo Hankook Ilbo đăng tải thông tin về Đại thắng 
mùa xuân năm 1975  
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khích, đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình 

trạng căng thẳng tột độ. Trước nguy cơ này, 

chính phủ Hàn Quốc xác định việc thiết lập 

hệ thống phòng thủ tổng lực là ưu tiên 

chiến lược, đồng thời khẳng định thời kỳ 

phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài đã kết 

thúc (17). 

Tinh thần tự cường nhanh chóng lan tỏa 

ra toàn xã hội. Chỉ trong vòng hai tuần sau 

ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng loạt nghị 

quyết và tuyên bố đã được thông qua bởi 

các trường đại học, hội đoàn, và tổ chức dân 

sự trên khắp cả nước. Ngày 30 tháng 4, Hội 

đồng giáo sư Đại học Hàn Quốc ra nghị 

quyết khẳng định phòng thủ tổng lực là ưu 

tiên hàng đầu; ngày 2 tháng 5, 900 giáo sư 

Đại học Quốc gia Seoul cam kết tham gia 

tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc 

gia. Cùng thời gian đó, nhiều cuộc mít tinh 

và tuyên bố đồng thuận đã diễn ra trên quy 

mô toàn quốc (18), dẫn đến việc Quốc hội 

thông qua một nghị quyết về an ninh với sự 

đồng thuận giữa cả đảng cầm quyền và phe 

đối lập (19).  

Những phản ứng này cho thấy rằng sự 

kiện ngày 30 tháng 4 tại Việt Nam không 

chỉ có tác động đến chiến lược quân sự mà 

còn định hình tư duy an ninh của toàn bộ 

xã hội Hàn Quốc trong giai đoạn sau đó. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 kéo theo sự 

sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa đã khiến 

nhận thức về khủng hoảng an ninh của các 

nhà hoạch định chính sách quốc phòng 

trong chính quyền Park Chung Hee gia 

tăng đến mức cao nhất. Ngày 29 tháng 4 

năm 1975, Tổng thống Park đã đưa ra bài 

diễn văn đặc biệt có tựa đề “Bài học quan 

trọng từ tình hình Đông Dương”. Nội dung 

chính của bài diễn văn được tóm gọn trong 

ba điểm: duy trì cân bằng sức mạnh với kẻ 

thù, tự chủ quốc phòng và đoàn kết toàn 

dân (20). Dựa trên những nguyên tắc này, 

chính quyền Park Chung Hee đã tăng 

cường hệ thống an ninh tổng lực, rà soát lại 

trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phát triển 

quan hệ hợp tác quân sự mới trên trường 

quốc tế. 

Các biện pháp thể chế sau đó được triển 

khai nhanh chóng. Ngày 19 tháng 6 năm 

1975, chính phủ đã thông qua “Luật cơ bản 

về phòng vệ dân sự”, theo đó thành lập lực 

lượng dân phòng theo khu vực và nơi làm 

việc, dành cho nam giới từ 17 đến 50 tuổi, 

ngoại trừ quân đội, cảnh sát, lực lượng dự bị 

địa phương và Đoàn Thanh niên bảo vệ Tổ 

quốc. Tiếp đó, vào ngày 16 tháng 7, Luật 

thuế quốc phòng được ban hành, tạo nền 

tảng vững chắc cho hệ thống quốc phòng tự 

chủ (21). Từ đây, Hàn Quốc chính thức bước 

vào giai đoạn tăng tốc xây dựng nền quốc 

phòng tự chủ với tầm nhìn dài hạn nhằm 

duy trì thế cân bằng với Triều Tiên (22).  

Ngoài ra, ngay từ giữa thập niên 1970, 

Park Chung Hee đã chủ trương tăng cường 

đầu tư vào các chương trình nghiên cứu và 

sản xuất vũ khí, phương tiện quân sự nhằm 

giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ. 

Theo đó, các tổ hợp công nghiệp - quốc 

phòng như Tập đoàn Công nghiệp quốc 

phòng (Agency for Defense Development - 

ADD) và các công ty quốc phòng như 

Hyundai Precision, Daewoo và Kia Motors 

đã bắt đầu sản xuất nhiều loại vũ khí và 

thiết bị quân sự với mục tiêu nâng cao khả 

năng phòng vệ trước Triều Tiên và xây 

dựng một ngành công nghiệp quốc phòng 

nội địa vững mạnh, góp phần củng cố nền 

an ninh quốc gia trong dài hạn (23).  

Sang năm 1975, vào ngày 7 tháng 7, 

Park Chung Hee đã ra chỉ thị về việc sản 

xuất xe tăng trong nước. Theo đó, đến cuối 

năm 1978, Hàn Quốc phải hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng sản xuất xe tăng có tính năng vượt 

trội. Một nhà máy trung tâm tại Changwon 

cùng các nhà máy phụ trợ sẽ chịu trách 

nhiệm lắp ráp và sản xuất linh kiện. Hàn 



  Nghiên cứu Lịch sử, số 12.2025 

 

28

 

Quốc cũng chủ động hợp tác công nghệ với 

các đối tác Mỹ, Nhật và châu Âu để đảm 

bảo tiến độ kỹ thuật (24). Bên cạnh chương 

trình xe tăng, Park Chung Hee còn chỉ đạo 

Bộ Quốc phòng xúc tiến kế hoạch phát 

triển năng lực đóng tàu quân sự trong nước 

(25). Kế hoạch hiện đại hóa hải quân bao 

gồm việc đóng mới các tàu chiến lớp Ulsan 

1.500 tấn và nâng cấp 7 khu trục hạm DD, 

nhằm thay thế dần các tàu chiến cũ và mở 

rộng khả năng kiểm soát vùng biển (26). 

Chính sách này phản ánh nỗ lực hướng tới 

nội địa hóa sản xuất vũ khí, gắn kết giữa 

chiến lược an ninh và phát triển công 

nghiệp quốc gia. 

Bên cạnh việc hiện đại hóa quân sự, 

Hàn Quốc cũng mở rộng quan hệ ngoại giao 

với các quốc gia khác nhằm đa dạng hóa 

các mối quan hệ an ninh và kinh tế. Nhật 

Bản trở thành một đối tác quan trọng trong 

chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính, 

dù hai bên còn tồn tại nhiều căng thẳng 

lịch sử. Hội nghị bộ trưởng thường niên và 

ủy ban hợp tác Hàn-Nhật trở thành kênh 

đối thoại chính thức, trong đó các nhà lập 

pháp Nhật Bản, sau thất bại của Mỹ ở Việt 

Nam, nhấn mạnh sự cần thiết liên kết với 

Hàn Quốc và Đài Loan để duy trì vai trò 

của Mỹ tại châu ¸ (27). Ngoài Nhật Bản, 

Hàn Quốc cũng mở rộng quan hệ với các 

nước Mỹ Latinh, châu Âu và Đông Nam ¸. 

Năm 1975, nước này thiết lập quan hệ 

ngoại giao với Singapore, Myanmar và một 

số quốc gia khác, phản ánh rõ chiến lược đa 

phương hóa trong đối ngoại và quốc phòng. 

Tổng thể, phản ứng của Hàn Quốc sau 

năm 1975 cho thấy một chuyển dịch lớn về 

tư duy và chiến lược: từ lệ thuộc vào liên 

minh sang phát triển nội lực, từ phòng thủ 

thụ động sang chủ động kiến tạo an ninh. 

Trong bối cảnh Mỹ giảm can dự trực tiếp 

tại Đông á, Hàn Quốc đã tận dụng thời cơ 

để định hình một chiến lược quốc phòng 

độc lập, gắn liền với công nghiệp hóa và mở 

rộng quan hệ quốc tế. 

Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sau 

năm 1975 

Sau năm 1975, quan hệ giữa Hàn Quốc-

Mỹ tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong 

cấu trúc an ninh của Đông á. Tuy nhiên, 

mối quan hệ này cũng trải qua nhiều thăng 

trầm do những thay đổi trong bối cảnh 

chính trị khu vực và quốc tế. Dựa trên các 

tài liệu ngoại giao giai đoạn 1975-1976, có 

thể thấy rằng quan hệ Hàn-Mỹ trong giai 

đoạn này bị chi phối bởi ba yếu tố chính: an 

ninh khu vực, chiến lược hạt nhân và những 

bất đồng chính trị liên quan đến chính 

quyền của Tổng thống Park Chung Hee. 

Trước hết, an ninh trên bán đảo Triều 

Tiên là mối quan tâm hàng đầu của cả hai 

nước. Sau sự kiện sụp đổ của Việt Nam 

Cộng hòa vào năm 1975, chính quyền Hàn 

Quốc lo ngại rằng Triều Tiên có thể tận 

dụng tình hình để gia tăng các hoạt động 

khiêu khích hoặc thậm chí mở một cuộc tấn 

công toàn diện. Các tài liệu cho thấy Tổng 

thống Park Chung Hee bày tỏ sự lo lắng về 

khả năng rút quân của Mỹ khỏi Hàn Quốc 

và nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng 

lực quốc phòng tự chủ (28). Một trong 

những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan 

hệ Hàn-Mỹ giai đoạn này là tham vọng 

phát triển vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc. 

Mỹ, với chính sách không phổ biến vũ khí 

hạt nhân, đã gây sức ép mạnh mẽ buộc 

Seoul phải từ bỏ kế hoạch này. Các cuộc 

gặp giữa Tổng thống Park Chung Hee và 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James 

Schlesinger vào năm 1975 đã phản ánh sự 

căng thẳng trong vấn đề này (29). Trong 

khi Washington khẳng định rằng Hàn 

Quốc không cần phát triển vũ khí hạt nhân 

vì đã có Mỹ bảo vệ, Park Chung Hee vẫn 

tìm cách giữ lại lựa chọn này như một biện 

pháp phòng ngừa trong trường hợp Mỹ rút 
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lui. Sự khác biệt trong quan điểm này đã 

làm dấy lên những nghi ngờ lẫn nhau trong 

quan hệ hai nước. 

Tuy nhiên, ngay cả khi căng thẳng gia 

tăng, mối quan hệ chiến lược giữa hai nước 

vẫn được duy trì, với hàng loạt thương vụ 

vũ khí được xúc tiến trong giai đoạn 1975-

1976. Mỹ tiếp tục cung cấp cho Hàn Quốc 

các loại khí tài hiện đại như máy bay chiến 

đấu F-4D, tên lửa Harpoon và xe tăng 

M60, như được ghi lại trong các biên bản 

của Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ (30). 

Mối quan hệ này, tuy vẫn mang tính hợp 

tác, nhưng ngày càng dựa trên sự tính toán 

lợi ích hơn là lòng tin chiến lược thuần túy. 

Phía Hàn Quốc thúc đẩy chiến lược tự chủ 

quốc phòng, một phần vì lo sợ sự quay lưng 

của Washington, một phần vì muốn gia 

tăng khả năng răn đe trước Triều Tiên. 

Cùng lúc đó, phía Mỹ cũng tỏ ra thận trọng 

trước xu hướng “vượt khỏi quỹ đạo” của 

đồng minh này, đặc biệt là khi phát hiện kế 

hoạch phát triển vũ khí hạt nhân bí mật 

của Seoul trong các tài liệu nội bộ năm 

1974-1975 (31). 

Quan hệ Hàn-Mỹ trong giai đoạn này 

cũng gặp nhiều khó khăn về chính trị, đặc 

biệt là trong vấn đề dân chủ và nhân 

quyền. Nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ, điển 

hình là Donald Fraser, đã chỉ trích gay gắt 

chính quyền Park Chung Hee vì đàn áp các 

tiếng nói đối lập và vi phạm quyền con 

người. Trong một bức thư gửi Tổng thống 

Gerald Ford ngày 6 tháng 4 năm 1976, 

Fraser cảnh báo rằng nếu Hàn Quốc không 

có dấu hiệu cải thiện dân chủ, sự ủng hộ 

quân sự từ phía Mỹ sẽ ngày càng khó bảo 

vệ trước công luận (32). Những chỉ trích từ 

truyền thông và Quốc hội Mỹ làm dấy lên 

nghi ngờ trong giới lãnh đạo Hàn Quốc 

rằng Washington đang hậu thuẫn cho phe 

đối lập nhằm làm suy yếu chính quyền 

Park. Một bản báo cáo của Đại sứ quán Mỹ 

tại Seoul khi ấy ghi lại phản ứng từ các 

quan chức Hàn Quốc, cho rằng Mỹ “không 

hiểu đúng mối đe dọa từ Triều Tiên” và 

đang gây áp lực chính trị một cách thiếu 

công bằng với một đồng minh tiền tuyến 

chống cộng sản (33). 

Khi Jimmy Carter lên làm Tổng thống 

vào năm 1977, những nghi ngại này càng 

được củng cố. Carter không chỉ đưa ra chủ 

trương rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc mà còn 

gia tăng sức ép lên chính quyền Park 

Chung Hee về cải cách dân chủ. Chính 

sách của Carter khiến Seoul lo ngại sâu sắc 

về độ tin cậy của cam kết an ninh từ phía 

Washington, đồng thời thúc đẩy chính phủ 

Hàn Quốc tăng tốc hiện thực hóa chiến lược 

“tự lực tự cường”. Bên cạnh đó, vụ đào tẩu 

của Kim Sung Kun, một quan chức cấp cao 

của Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn 

Quốc (KCIA) cùng những tiết lộ về hoạt 

động của KCIA tại Mỹ đã khiến quan hệ 

hai nước rơi vào giai đoạn nhạy cảm, khi 

niềm tin chiến lược đã bị tổn hại nghiêm 

trọng (34). 

Tóm lại, giai đoạn sau năm 1975 đánh 

dấu một thời kỳ quan trọng trong quan hệ 

Hàn-Mỹ, khi hai nước phải điều chỉnh 

chiến lược đối với nhau trong bối cảnh 

Đông á có nhiều biến động. Dù vẫn duy trì 

mối quan hệ đồng minh chặt chẽ, sự khác 

biệt về chính sách an ninh, hạt nhân và 

dân chủ đã tạo ra không ít rạn nứt. Chính 

những thay đổi này đã đặt nền tảng cho sự 

điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hàn 

Quốc, hướng đến việc giảm bớt sự phụ 

thuộc vào Mỹ và phát triển năng lực quốc 

phòng độc lập hơn. 

Nhận xét về tác động của Đại thắng 

mùa Xuân 1975 đến quan hệ Hàn-Mỹ 

Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ 

chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất của Mỹ 

trong thế kỷ XX, mà còn đặt ra những 

thách thức lớn đối với hệ thống đồng minh 
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chiến lược của Washington tại châu á. Tác 

động của sự kiện này đối với quan hệ Hàn 

Quốc - Mỹ mang tính đa chiều, dẫn đến 

những điều chỉnh sâu rộng từ cả hai phía 

trong cách tiếp cận an ninh, quốc phòng và 

ngoại giao. 

Về phía Mỹ, thất bại tại Việt Nam tạo ra 

áp lực chính trị-xã hội trong nước, khiến 

Washington buộc phải tái cấu trúc chiến 

lược toàn cầu, trong đó ưu tiên giảm tải 

trách nhiệm can dự quân sự trực tiếp ở 

nước ngoài. Chiến lược này thể hiện rõ qua 

việc chính quyền Ford và sau đó là chính 

quyền Carter thúc đẩy các đồng minh, 

trong đó có Hàn Quốc, phải chia sẻ gánh 

nặng an ninh khu vực. Mỹ bắt đầu điều 

chỉnh quan hệ đồng minh theo hướng “hợp 

tác có điều kiện”, chuyển từ vai trò bảo trợ 

toàn diện sang thúc đẩy đối tác tự cường. 

Đây được xem là một xu thế đã được phản 

ánh qua việc lên kế hoạch rút quân, cắt 

giảm viện trợ và gây sức ép về chính trị - 

nhân quyền. 

Về phía Hàn Quốc, sự kiện ngày 30 

tháng 4 năm 1975 trở thành một bước 

ngoặt trong nhận thức chiến lược. Nỗi lo “bị 

bỏ rơi” trong liên minh buộc chính quyền 

Park Chung Hee đẩy mạnh chính sách tự 

lực quốc phòng, đẩy nhanh công nghiệp hóa 

quân sự, đồng thời đa dạng hóa quan hệ đối 

ngoại để tránh phụ thuộc vào một đối tác 

duy nhất. Từ một đồng minh tuyến đầu 

phụ thuộc, Hàn Quốc từng bước chuyển 

mình thành một chủ thể có khả năng định 

hình chính sách an ninh riêng, đồng thời 

chủ động điều phối lợi ích chiến lược với các 

đối tác khác như Nhật Bản, các nước Đông 

Nam á và phương Tây. 

Tuy vậy, cần lưu ý rằng sự điều chỉnh 

trong quan hệ Hàn-Mỹ sau năm 1975 

không chỉ bắt nguồn từ tác động trực tiếp 

của sự kiện tại Việt Nam, mà còn chịu ảnh 

hưởng của nhiều yếu tố mang tính cấu trúc 

khác. Chính sách “Việt Nam hóa chiến 

tranh” và Học thuyết Nixon từ đầu thập 

niên 1970 đã khởi động tiến trình giảm 

cam kết quân sự của Mỹ tại châu ¸ - Thái 

Bình Dương. Bên cạnh đó, sự nổi lên của 

các vấn đề chính trị nội bộ tại Mỹ cũng 

khiến các chính quyền Mỹ khó duy trì quan 

hệ đồng minh kiểu cũ. Về phía Hàn Quốc, 

chiến lược công nghiệp hóa quốc phòng và 

mở rộng ngoại giao đã được hình thành từ 

trước 1975 và chỉ được đẩy nhanh hơn sau 

bước ngoặt Việt Nam. 

Tóm lại, Đại thắng mùa Xuân 1975 có 

thể được xem như một chất xúc tác mạnh 

mẽ thúc đẩy quá trình tái cấu trúc quan hệ 

đồng minh Hàn Quốc-Mỹ. Trong đó, Mỹ 

tìm cách chia sẻ trách nhiệm và giảm tải 

hiện diện quân sự, còn Hàn Quốc gia tăng 

chủ động chiến lược và tìm kiếm thế cân 

bằng mới trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, 

những thay đổi này không chỉ bắt nguồn từ 

một biến cố đơn lẻ, mà là kết quả của tiến 

trình điều chỉnh chiến lược dài hạn cả từ 

phía Mỹ lẫn Hàn Quốc trong bối cảnh khu 

vực đang chuyển động mạnh mẽ. 

4. Kết luận 

Chiến thắng của quân và dân Việt Nam 

trong Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ 

là bước ngoặt lịch sử đối với bán đảo Đông 

Dương mà còn gây ra những dư chấn sâu 

rộng trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, đặc 

biệt là tại khu vực Đông á. Sự sụp đổ 

nhanh chóng của chính quyền Việt Nam 

Cộng hòa đã tạo ra một tâm lý mất niềm 

tin vào cam kết an ninh của Mỹ trong các 

đồng minh khu vực, trong đó Hàn Quốc là 

trường hợp điển hình. Từ góc nhìn của 

Seoul, sự kiện này không đơn thuần là kết 

thúc một cuộc chiến kéo dài tại Đông 

Dương, mà là lời cảnh tỉnh nghiêm trọng về 

khả năng bị “bỏ rơi” trong trường hợp 
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khủng hoảng. Do đó, Đại thắng mùa Xuân 

1975 đã trở thành một chất xúc tác trực 

tiếp, buộc Hàn Quốc phải đánh giá lại toàn 

diện quan hệ với Mỹ và vị thế chiến lược 

của chính mình trên bán đảo Triều Tiên. 

Trước những hoài nghi ngày càng gia 

tăng về độ tin cậy trong cam kết của Mỹ, 

chính quyền Park Chung Hee đã triển khai 

hàng loạt biện pháp nhằm giảm thiểu sự 

phụ thuộc tuyệt đối vào Washington. Nổi 

bật trong đó là chính sách “tự lực quốc 

phòng” với trọng tâm là hiện đại hóa quân 

đội, phát triển công nghiệp quốc phòng 

trong nước, bao gồm cả những chương trình 

nhạy cảm như hạt nhân và tên lửa, cũng 

như việc mở rộng không gian ngoại giao 

sang Nhật Bản và các đối tác khác trong 

khu vực. Sự kiện năm 1975 vì vậy không 

chỉ làm lộ rõ khoảng cách chiến lược giữa 

hai đồng minh, mà còn đặt nền móng cho 

một xu hướng dịch chuyển trong quan hệ 

Hàn-Mỹ: từ phụ thuộc chiến lược sang đối 

tác có tính thương lượng. 

Dù quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc 

và Mỹ vẫn được duy trì về hình thức và thể 

chế, đặc biệt qua Hiệp ước phòng thủ chung 

năm 1953 và các đợt hỗ trợ quân sự liên 

tiếp trong giai đoạn 1975-1976 nhưng nội 

dung và bản chất của mối quan hệ này đã 

thay đổi rõ rệt. Các yếu tố như thái độ thận 

trọng của Quốc hội Mỹ trước vấn đề nhân 

quyền ở Hàn Quốc, sự trỗi dậy của chiến 

lược độc lập từ phía Seoul, và bối cảnh tái 

cấu trúc chiến lược của Mỹ sau cuộc xâm 

lược Việt Nam đã định hình một mô hình 

đồng minh mới: gắn kết nhưng không đồng 

thuận hoàn toàn, hợp tác nhưng mang tính 

điều kiện và linh hoạt hơn. Từ đó có thể 

khẳng định rằng, Đại thắng mùa Xuân 

năm 1975 không chỉ làm thay đổi cục diện 

chiến tranh tại Việt Nam, mà còn là bước 

ngoặt chiến lược có ảnh hưởng lâu dài đến 

quan hệ Hàn-Mỹ, buộc cả hai quốc gia phải 

tái định vị vai trò của nhau trong cấu trúc 

an ninh khu vực và điều chỉnh các nguyên 

tắc nền tảng của mối quan hệ đồng minh 

để thích ứng với trật tự quốc tế đang thay 

đổi nhanh chóng. 

____________________ 
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